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Mở đầu

Bảo tàng là thiết chế văn hoá quan trọng của đất nước. Với chức năng lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hoá; nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục, bảo tàng trở thành trung tâm thông tin về lịch sử, về di sản văn hoá, ngày càng giữ vai trò to lớn trong công tác giáo dục truyền thống, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.

Từ những  thập kỷ đầu của thế kỷ XX, người Pháp đã xây dựng một số ít bảo tàng ở Việt Nam. Nhiều bảo tàng ở Trung ương và một số địa phương của nước ta được ra đời từ cuối thập niên 50 và thập niên 60, nhưng phải từ sau ngày đất nước thống nhất, mạng lưới bảo tàng Việt Nam mới được hình thành trong phạm vi cả nước.

Thông qua các hoạt động của mình, hệ thống bảo tàng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn di sản văn hoá của dân tộc; góp phần giáo dục lịch sử, văn hoá, giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông; xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, hệ thống bảo tàng nước ta cũng bộc lộ những hạn chế về tính đa dạng của loại hình, sự trùng lặp nội dung trưng bày giữa các bảo tàng, sự lạc hậu về cơ sở vật chất kỹ thuật và chậm đổi mới về phương thức hoạt động, thiếu sự hấp dẫn để thu hút đông đảo công chúng đến với bảo tàng.

Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội, các quốc gia ngày càng đề cao tính đặc thù, tính đa dạng văn hoá và bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc; đấu tranh chống khuynh hướng đồng nhất, đồng hoá về văn hoá. Trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết này, bảo tàng được coi là thiết chế văn hoá đặc biệt làm nhiệm vụ bảo 

tồn và phát huy bản sắc và tính đa dạng văn hóa dân tộc; lưu giữ và trưng bày giới thiệu về truyền thống lịch sử, giá trị di sản văn hoá dân tộc; trực tiếp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Muốn vậy, hệ thống bảo tàng Việt Nam phải có sự đổi mới căn bản, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phù hợp với xu thế phát triển của bảo tàng thế giới ở đầu thế kỷ XXI. 

Vào cuối những năm 50 của thế kỷ XX, do yêu cầu của tình hình cụ thể lúc đó, Nhà nước ta đã thành lập Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Cách mạng. Tuy nhiên, do việc phân định nội dung trưng bày lịch sử thành hai phần khác nhau tại hai bảo tàng khác nhau, nên trên thực tế, chúng ta chưa có được một Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đại, xứng tầm với lịch sử dân tộc. Vì vậy, việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một nhu cầu cấp thiết để có điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại giữ gìn lâu dài di sản lịch sử - văn hóa vô giá của dân tộc; giới thiệu toàn diện và đầy đủ quá trình phát triển liên tục của lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến thời đại ngày nay, về di sản văn hoá đa dạng và phong phú của các dân tộc Việt Nam; góp phần giáo dục truyền thống, phổ biến tri thức về lịch sử, văn hóa; tạo điều kiện cho sự đổi mới và phát triển của hệ thống bảo tàng nước ta.

I. Sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án

 1. Sự cần thiết xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

1.1. Những thành tựu và hạn chế của hệ thống bảo tàng Việt Nam


Cho đến nay ở nước ta đã hình thành hệ thống bảo tàng từ Trung ương tới địa phương. Trong nhiều thập kỷ qua, gần 2 triệu tài liệu, hiện vật gốc, bao gồm di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia đã được sưu tầm, bảo quản và trưng bày giới thiệu trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Trong đó có nhiều sưu tập hiện vật có giá trị lớn về lịch sử - văn hoá - khoa học; những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; tài liệu, hiện vật gắn liền với những chiến công hiển hách của dân tộc ta trong quá trình đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc; tài liệu, hiện vật về giai đoạn cách mạng, kháng chiến và thời kỳ đổi mới của đất nước do Đảng lãnh đạo.


Thông qua các hoạt động của mình, hệ thống bảo tàng Việt Nam đã lưu giữ và giới thiệu cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế những tài sản thiên nhiên và văn hoá đa dạng, phong phú; tính thống nhất trong đa dạng của văn hoá các dân tộc; truyền thống văn hiến, nhân văn, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam; về vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ và xây dựng đất nước; những thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. Hệ thống bảo tàng Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào việc giáo dục lịch sử dân tộc; giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 
Một số bảo tàng ở Việt Nam đã thiết lập được quan hệ và nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của UNESCO, các tổ chức quốc tế và Chính phủ một số nước trong công tác đào tạo nghiệp vụ, thực hiện các dự án về đổi mới trưng bày và trang thiết bị bảo tàng. 5 đại diện của Việt Nam đã gia nhập Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM).

Tuy nhiên, hệ thống bảo tàng Việt Nam còn có những mặt hạn chế sau đây:


- Hiện nay nước ta có 115 bảo tàng. So với nhiều nước, con số này còn quá ít, nhưng do thiếu quy hoạch hệ thống bảo tàng trong toàn quốc nên dẫn đến sự mất cân đối về loại hình bảo tàng, chưa có bảo tàng lịch sử tự nhiên, thiếu các bảo tàng chuyên ngành về khoa học kỹ thuật và nghệ thuật. Nước ta trên thực tế lại chưa có Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để giới thiệu toàn diện và xuyên suốt quá trình phát triển của lịch sử, kinh tế, văn hoá - xã hội của đất nước từ thời Tiền sử cho đến ngày nay. Nội dung trưng bày của các bảo tàng nhiều phần trùng lặp nhau; giải pháp trưng bày đơn điệu, thiếu hấp dẫn người xem. 

- Phần lớn những người làm công tác bảo tàng ít có điều kiện đi nghiên cứu, học tập ở các bảo tàng hiện đại của nước ngoài, nên về cơ bản vẫn hoạt động theo phương thức cũ, chưa tiếp cận được với những phương pháp mới, kỹ thuật mới của bảo tàng hiện đại, chưa có sự đổi mới căn bản trong các khâu công tác của bảo tàng. Cần có chiến lược đào tạo và đào tạo lại cán bộ bảo tàng cả nước, trước mắt là cán bộ chuẩn bị cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Hiện nay, 115 bảo tàng của Việt Nam lưu giữ chưa đầy 2 triệu tài liệu, hiện vật. So với bảo tàng một số nước, số lượng tài liệu, hiện vật này còn quá ít, không tương xứng với bề dày lịch sử – văn hóa của đất nước. Có 

nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta chưa đầu tư thoả đáng cho công tác sưu tầm. Khắc phục tình trạng trên, trong quá trình xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cần có kế hoạch triển khai việc sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật trên cơ sở cấu trúc nội dung trưng bày của bảo tàng này.


- Trước đây, phần lớn các nhà bảo tàng là công trình dân dụng được cải tạo để làm nhà trưng bày, do vậy không gian kiến trúc không đáp ứng được yêu cầu của bảo tàng. Gần đây, một số công trình bảo tàng được xây mới, nhưng do kiến thức và kinh  nghiệm về thiết kế kiến trúc bảo tàng còn hạn chế, kinh phí lại hạn hẹp nên chưa đáp ứng được yêu cầu của một bảo tàng hiện đại. Trừ một số bảo tàng quốc gia, còn lại các bảo tàng chuyên ngành, nhất là các bảo tàng địa phương gần như chưa có trang bị kỹ thuật tối thiểu và cán bộ chuyên môn cho việc bảo quản tài liệu hiện vật theo chất liệu; kiến thức về kỹ thuật ánh sáng đặc thù của bảo tàng gần như còn xa lạ với nhiều bảo tàng. 


Những tồn tại nêu trên của hệ thống bảo tàng nước ta cần được nghiên cứu khắc phục, đổi mới một cách cơ bản trong mọi khâu công tác của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

1.2. Sự cần thiết xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Từ ngày thành lập đến nay, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức sưu tầm được nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hoá, về cách mạng và thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo; từng bước đổi mới trưng bày và công tác quần chúng của bảo tàng; góp phần giáo dục về mặt lịch sử, về truyền thống cách mạng cho nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ; giới thiệu về lịch sử và văn hoá Việt Nam cho bạn bè quốc tế.


Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cũng bộc lộ những tồn tại cần giải quyết:


- Trước hết, cả 2 bảo tàng đều chưa giới thiệu được một cách toàn diện về sự phát triển liên tục của lịch sử Việt Nam, trong khi có phần trưng bày lại trùng lặp nhau về nội dung (phần từ 1858 đến 1945). Đến thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam người xem chỉ có thể tìm hiểu những vấn đề lịch sử từ thời Tiền sử đến Cách mạng Tháng Tám, còn muốn xem các giai đoạn sau đó thì phải đến Bảo tàng Cách mạng Việt Nam với nội dung trưng bày từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam (từ 1858) cho đến ngày nay. Mặt khác, nội dung trưng bày hiện nay của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chủ yếu là về lịch sử chống xâm lược và đấu tranh cách mạng, rất thiếu những chủ đề về đời sống kinh tế - xã hội, về văn hoá. Lịch sử là một dòng chảy liên tục, vì vậy việc giới thiệu lịch sử phát triển liên tục của một đất nước thành 2 phần tách rời nhau, ở 2 bảo tàng khác nhau là không hợp lý cả về nội dung lịch sử, cả về mặt tổ chức bộ máy.


Các bảo tàng lịch sử quốc gia trên thế giới đều giới thiệu lịch sử đất nước như một thể thống nhất, liên tục từ quá khứ tới hiện tại. ở Trung Quốc, từ năm 1958 Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã thành lập 2 bảo tàng là Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Trung Quốc và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Trung Quốc, nay 2 bảo tàng này được sáp nhập lại thành một bảo tàng với tên gọi là Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc và đang triển khai một dự án rất lớn về bảo tàng này.

Công trình kiến trúc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hiện có không phù hợp với trưng bày của loại hình bảo tàng lịch sử xã hội- một loại hình bảo tàng đòi hỏi những không gian kiến trúc lớn để trưng bày các hiện vật thể khối lớn và thể hiện những sự kiện lịch sử tiêu biểu. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam là một công trình kiến trúc rất đẹp, rất thích hợp cho trưng bày cổ vật, nhưng lại khó đáp ứng được yêu cầu tái tạo không gian lịch sử. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là một công sở cũ đã xuống cấp được cải tạo thành bảo tàng, không gian kiến trúc được chia thành các phòng nhỏ, hành lang hai bên rất rộng có thể trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, nhưng không phù hợp với yêu cầu trưng bày của bảo tàng hiện đại thuộc loại hình bảo tàng lịch sử xã hội.


Hiện tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có diện tích 13.000m2, trong đó diện tích trưng bày chiếm 2.200m2; Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có diện tích gần 10.000m2, trong đó diện tích trưng bày là 2.000m2. Cả 2 bảo tàng cộng lại mới được 2,3ha, trong đó chỉ có hơn 4.000m2 dành cho hệ thống trưng bày, chưa bằng một nửa diện tích của Bảo tàng Hồ Chí Minh (tổng diện tích là 5,7 ha, trong đó diện tích trưng bày là 4.000m2). Vì thế không đủ diện tích trưng bày để giới thiệu các sưu tập, thay đổi các trưng bày chuyên đề. Không gian sân vườn của 2 bảo tàng rất chật hẹp, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam thậm chí không có diện tích trưng bày hiện vật thể khối lớn, nên phải tạm gửi ở nhiều nơi. Cả 2 bảo tàng đều tiếp giáp với 3 mặt phố nên không có điều kiện mở rộng quy mô bảo tàng. 


Từ năm 1994, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Đỗ Mười, Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng đã giao cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nghiên cứu xây dựng phương án mở rộng và kết nối Bảo tàng Lịch sử Việt Nam với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nhưng không thực hiện được vì diện tích của cả hai bảo tàng quá nhỏ, đều hướng ra ba mặt phố nên không thể mở rộng được; phong cách kiến trúc hai công trình này khác nhau, khó cải tạo để đáp ứng yêu cầu trưng bày của bảo tàng loại hình lịch sử xã hội hiện đại; đồng thời trong khu vực này có sự hiện diện của các tuyến giao thông đường phố, các công sở và khu dân cư, khó có khả năng di dời để có được một quy mô phù hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng một bảo tàng mới, quy mô lớn và hiện đại là rất cần thiết. Việc sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam không phải là một sự sáp nhập đơn thuần, mà là trên cơ sở tài liệu, hiện vật và đội ngũ cán bộ của hai bảo tàng này làm nòng cốt thành lập và xây dựng một bảo tàng hoàn toàn mới, hiện đại - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - với sự đổi mới căn bản về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Công trình kiến trúc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, theo quy hoạch, sau khi xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sẽ là Bảo tàng Nghệ thuật Phương Đông.

Công trình kiến trúc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hiện nay trong tương lai sẽ trưng bày về Mỹ thuật đương đại Việt Nam, đáp ứng lòng mong mỏi của giới hoạ sĩ của nước ta hiện nay đã sáng tác nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị mà chưa có bảo tàng để giới thiệu với công chúng.

Thực tiễn cho thấy, với chức năng mở rộng và hiệu quả cao về nhiều mặt trong hoạt động bảo tàng, nhiều quốc gia trên thế giới không những tăng cường xây dựng mới các bảo tàng về mặt số lượng (Mỹ có hơn 8.000, Pháp có 6.000, Đức có 5.400, ý có hơn 3.500, Anh có gần 3.000, Trung Quốc có khoảng 2.000 bảo tàng), mà tính  hiện đại và qui mô xây dựng cũng vượt xa trước đây (Bảo tàng Quốc gia Nhật Bản có diện tích 130.000m2, Bảo tàng Quốc gia Hàn  Quốc: 307. 227m2,  Bảo tàng  Quốc  gia  Trung Quốc  hiện có 

diện tích 45.000m2, dự án mới mở rộng thành 180.000m2, có 14 thang máy, một khách sạn và nhiều công trình dịch vụ khác).


Với bề dày hàng nghìn năm lịch sử ghi dấu những kỳ tích trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước, những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo; với những giá trị di sản văn hoá vô cùng quí giá, phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc được các thế hệ 54 dân tộc anh em sáng tạo nên; với trình độ phát triển dân trí trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và những yêu cầu ngày càng cao về hưởng thụ văn hoá của công chúng, đất nước ta xứng đáng và cần có một Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đại để có điều kiện bảo tồn và phát huy tốt nhất giá trị lịch sử- văn hoá dân tộc, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

        2. Căn cứ để xây dựng Đề án

2.1. Căn cứ pháp lý và các căn cứ khác

- Sắc lệnh số 65 về bảo tồn cổ tích do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 23/11/1945, trong đó quy định: “Đông Phương Bác cổ Học viện có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam”

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18/4/1992 khẳng định:

"Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển các di sản văn hoá dân tộc, chăm lo công tác bảo tồn, bảo tàng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử, cách mạng, các di sản văn hoá, các công trình nghệ thuật và danh lam thắng cảnh".

- Luật Di sản văn hoá đã có một mục riêng (Mục 3) về bảo tàng, trong đó qui định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của bảo tàng (Điều 48), về điều kiện thành lập bảo tàng (Điều 49), về thẩm quyền quyết định thành lập bảo tàng (Điều 50),về xếp hạng bảo tàng (Điều 51)...

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:

"Di sản văn hoá là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian), văn hoá cách mạng, bao gồm cả văn hoá vật thể  và phi vật thể".

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng:

"Nâng cao chất lượng hệ thống bảo tàng; đẩy mạnh xây dựng thư viện, nhà văn hoá..."

"Chú trọng gìn giữ, phát triển các di sản văn hoá phi vật thể, tôn tạo và quản lý tốt các di sản văn hoá vật thể, các di tích lịch sử; nâng cấp các bảo tàng..."

- Về việc sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam:


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Bảo tàng Cách mạng 
Việt Nam (6/1/1959 - 6/1/1994), Tổng Bí thư Đỗ Mười đã khẳng định vị trí rất quan trọng của các bảo tàng nói chung, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam nói riêng trong việc gìn giữ di sản lịch sử, văn hoá, tuyên truyền giáo dục truyền thống, nâng cao dân trí, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là một; nâng cấp, mở rộng công trình này với quy mô bằng hoặc lớn hơn Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện nay, thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, hiện đại, khoa học, đáp ứng mọi yêu cầu của một bảo tàng hiện đại, có đủ điều kiện để thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ văn hoá, văn nghệ mà Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành Trung ương khoá VII đề ra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Đỗ Mười, đồng chí Trần Hoàn - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin đã có Tờ trình số 6/TT-BCS, ngày 22/4/1994, gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và số 29/TT-VHBT, ngày 23/4/1994, gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
- Quyết định  số 25/QĐ-TTg, ngày 19/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách nhằm xây dựng và đổi mới sự nghiệp văn hoá nghệ thuật:

"Bắt đầu từ năm 1993 và những năm sau, hàng năm ngân sách nhà nước dành kinh phí đầu tư cho  các hoạt động văn hoá nghệ thuật,  xây dựng 

các công trình văn hoá qui mô lớn, không nhằm mục đích kinh doanh mà đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá  tinh thần của nhân dân".

- Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg, ngày 23/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020:

“Từng bước phát triển, xây dựng một số bảo tàng mới cấp quốc gia như Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng  Sinh thái Hạ Long, đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hoá, khoa học và nghiên cứu giáo dục khoa học, phục vụ lợi ích cộng đồng”.

“Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam là Bảo tàng đầu hệ của các bảo tàng, đánh dấu bước chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc, các di tích lưu niệm gắn với anh hùng dân tộc và danh nhân tiêu biểu, có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình lịch sử dân tộc”.

- Văn bản số 764/CP-CN, ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia:


Tại Quyết định số 443/QĐ-TTg, ngày 8/7/2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, trong đó khu A7 dành cho xây dựng Bảo tàng Cách mạng. Tại Văn bản số 764/CP-CN, ngày 11/6/2003, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án di dời tái định cư các hộ gia đình, các đơn vị quân đội, giải phóng mặt bằng Lô A7 trong Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Bộ Văn hoá - Thông tin lập Đề án theo hướng tại Lô A7 sẽ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Bộ Chính trị.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin đã ký Quyết định số 1845/QĐ-BVHTT, ngày 20/6/2003, về việc thành lập Ban Nghiên cứu xây dựng Đề án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.


- Sau hơn nửa năm triển khai nghiên cứu, tập hợp tư liệu, khảo sát các bảo tàng trong nước và một số bảo tàng nước ngoài; trên cơ sở khảo sát, đánh 

giá hiện trạng, phân tích những khó khăn về diện tích và giải phóng mặt bằng của Lô A7 với diện tích chỉ 3,5 ha và hiện có gần 500 hộ gia đình đang cư trú trong những ngôi nhà được xây dựng kiên cố từ 3 đến 5 tầng, Bộ Văn hoá - Thông tin tại Tờ trình số 46/TTr – BVHTT, ngày 6/4/2004, đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép chuyển đổi vị trí đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia theo 2 phương án:


Một là, chuyển sang khu đất lô K, bao gồm khu đất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khu Bách Thảo;


Hai là, đề nghị Chính phủ cấp cho Dự án một lô đất mới với diện tích ít nhất 12ha.


Tại Văn bản số 50/TB-VPCP, ngày 21/3/2005, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 8/3/2005 về Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội, trong đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý không xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong Khu Trung tâm chính trị Ba Đình- Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội lựa chọn địa điểm xứng đáng với tầm vóc của bảo tàng này.


Tại Văn bản số 740/VHTT-VP, ngày 14/3/2005, Bộ Văn hóa- Thông tin đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hai phương án địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tại Văn bản số 2342/VPCP-CN, ngày 05/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa-Thông tin và các cơ quan có liên quan lựa chọn địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ngày 03/8/2005, Chủ tịch ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong ranh giới Khu Công viên Hữu Nghị, góc phía Đông Nam, phía Tây trục Trung tâm mới Tây Hồ Tây (Văn bản số 3297/UB-XDĐT của UBND Thành phố Hà Nội) và tại Văn bản số 145/QHKT-P1, ngày 10/02/2006, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã làm thủ tục giới thiệu địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Khu Công viên Hữu Nghị, thuộc Khu đô thị mới Tây Hồ Tây với quy mô nghiên cứu sử dụng đất khoảng 10 héc-ta.


- Ngày 9/2/2006 Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp về Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Phó Thủ  tướng  đã  giao cho 

Bộ Văn hóa-Thông tin hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu quý II năm 2006. (Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 22/02/2006 củaVăn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).


2.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn: 


2.2.1. Đội ngũ cán bộ chuyên môn và các sưu tập tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là cơ sở quan trọng hình thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.


Từ năm 1926 - 1932 người Pháp xây dựng toà nhà mới cho Bảo tàng Nghệ thuật Phương Đông, sau đó được đổi tên là Bảo tàng Louis Finot, trưng bày các sưu tập hiện vật khảo cổ học, dân tộc học, mỹ thuật Việt Nam, Đông Nam á và Châu á. Bảo tàng này được xếp vào hàng bảo tàng nghệ thuật hàng đầu ở Đông Nam á, không chỉ đẹp về kiểu dáng kiến trúc, mà đẹp cả về phong cách và nghệ thuật trưng bày cổ vật.


Ngày 22/4/1958 Nhà nước ta chính thức tiếp quản công trình văn hoá này từ người Pháp, xúc tiến việc nghiên cứu, sưu tầm bổ sung các tài liệu hiện vật mới, chuyển đổi nội dung trưng bày từ Bảo tàng Nghệ thuật thành Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.


Hiện nay Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có 75 cán bộ biên chế và hợp đồng, trong đó 39 cán bộ có trình độ đại học, 4 thạc sỹ và 5 tiến sỹ; lưu giữ và phát huy giá trị trên 100.000 tài liệu, hiện vật là di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia, nhiều sưu tập quý hiếm vào bậc nhất so với các bảo tàng cùng loại hình ở trong nước và khu vực như sưu tập trống đồng, sưu tập gốm men Việt Nam, sưu tập cổ vật nghệ thuật của nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, ấn Độ và các nước Đông Nam ¸.

Nội dung trưng bày hiện nay của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam là lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 (thực chất là trưng bày đến 1858).


Bảo tàng Cách mạng Việt Nam:


Địa chỉ: Số 25 Tông Đản - Hà Nội.


Ngôi nhà Bảo tàng trước năm 1954 là Sở Thương chính Đông Dương do người Pháp xây dựng năm 1917.


Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chính thức mở cửa vào 6/1/1959. Hiện nay Bảo tàng có 70 cán bộ biên chế và hợp đồng, trong đó có 1 phó giáo sư, 1 tiến sĩ và 14 thạc sỹ; lưu giữ và phát huy giá trị hơn 80.000 tài liệu, hiện vật quý giá về lịch sử Cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ta qua các thời kỳ; nhiều sưu tập hiện vật có giá trị như sưu tập Báo chí Cách mạng Việt Nam trước năm 1945, sưu tập hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945, sưu tập hiện vật thời chống Mỹ cứu nước, sưu tập hiện vật của các anh hùng trong chiến đấu và lao động, sưu tập tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới tặng Đảng Cộng sản Việt Nam v.v...


Hệ thống trưng bày của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam giới thiệu cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1945; cuộc kháng chiến chống các thế lực xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc từ năm 1945 đến năm 1975 và Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước từ 1975 đến nay.


2.2.2. Những kết quả nghiên cứu và phát hiện mới về lịch sử và văn hoá; những nhận thức mới về bảo tàng học; những kinh nghiệm đổi mới bước đầu của các bảo tàng Việt Nam.
- Trong những năm gần đây, một số vấn đề về lịch sử đất nước đã được nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn và có những nhận thức mới; nhiều tư liệu mới về lịch sử, văn hoá đã được phát hiện và sưu tầm… là cơ sở khoa học và thực tiễn làm phong phú thêm và toàn diện hơn nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã tiến hành nhiều lần chỉnh lý hệ thống trưng bày, đã tổ chức nhiều cuộc trưng bày chuyên đề…; đồng thời, thông qua các dự án hợp tác quốc tế, một số bảo tàng nước ta đã tiếp cận và có những đổi mới bước đầu trong phương pháp trưng bày, ứng dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại, công nghệ thông tin trong công tác bảo quản tài liệu, hiện vật, lưu trữ và phát huy chức năng giáo dục, thông tin của bảo tàng. Những kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn đó là bước chuẩn bị, tập dượt cần thiết để tiến tới xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

II. Mục đích, yêu cầu xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia
        1. Mục đích


1.1.  Việt Nam là một đất nước có lịch sử lâu đời, ghi dấu những mốc son chói lọi trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Trong tiến trình lịch sử dài lâu của dân tộc, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã sáng tạo nên những giá trị văn hoá quí giá, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là tạo lập một thiết chế văn hóa quan trọng, xứng tầm với lịch sử dân tộc, nhằm lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử- văn hoá Việt Nam, giới thiệu toàn diện về lịch sử đất nước phát triển liên tục từ thời Tiền sử cho đến ngày nay, về sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc Việt Nam, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy, phổ biến tri thức về lịch sử, văn hoá, khoa học và hưởng thụ văn hoá của công chúng; khắc phục những hạn chế về nội dung trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam như hiện nay, thu gọn đầu mối quản lý trên cơ sở  sáp nhập hai bảo tàng. Hơn nữa, về mặt lý luận và nhận thức, không nên tách rời cách mạng với lịch sử, vì cách mạng là một phần quan trọng của lịch sử thời kỳ cận-hiện đại của đất nước ta. Trong hệ thống trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, việc giới thiệu làm nổi bật truyền thống đấu tranh chống xâm lược, truyền thống cách mạng, những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong công cuộc đổi mới của nhân dân ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo càng nâng cao vị trí và vai trò của Đảng ta trong tiến trình lịch sử của dân tộc thời kỳ cận - hiện đại, gắn kết lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng trong dòng lịch sử chung của đất nước.


1.2. Hiện nay các bảo tàng ở  nước ta, nhìn chung, lạc hậu khá xa so với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực cả về thiết kế kiến trúc bảo tàng, về giải pháp trưng bày, về cơ sở vật chất -kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động có tính đặc thù của bảo tàng và cả về tính chuyên nghiệp trong việc quản lý, vận hành một bảo tàng hiện đại của những người làm công tác bảo tàng. Sự ra đời của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với tư cách là một bảo tàng đầu hệ, hiện đại, sẽ là cơ sở đào tạo thực hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và các hình thức hoạt động của một bảo tàng hiện đại cho hệ thống bảo tàng của các địa phương.


1.3. Ngày nay, bảo tàng không đơn thuần chỉ là cơ quan nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học; lưu giữ và trưng bày giới thiệu  về  lịch  sử,  về 

văn hoá mà còn được coi là một trung tâm thông tin, giáo dục tri thức khoa học về lịch sử, văn hoá, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước và là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng.


Để đáp ứng được những yêu cầu đó, hệ thống bảo tàng Việt Nam phải có sự đổi mới toàn diện và căn bản. Việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đại trong tương lai sẽ làm chỗ dựa cho sự đổi mới và phát triển của hệ thống bảo tàng Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

        2. Yêu cầu


2.1. Quán triệt phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin về khoa học lịch sử; quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam. Đảm bảo tính chính trị và tính khoa học, tính dân tộc và hiện đại trong trưng bày giới thiệu về lịch sử đất nước và phản ánh đời sống của xã hội qua các thời kỳ lịch sử; gắn lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng trong dòng lịch sử chung của đất nước, khẳng định vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc thời kỳ cận-hiện đại. Chú trọng việc thể hiện chủ quyền quốc gia, tính toàn diện về lịch sử dân tộc, tính toàn quốc, tính đa dân tộc, những cộng đồng tộc người, những sự kiện văn hoá nổi bật đánh dấu trình độ văn hoá-văn minh của dân tộc, của quốc gia, những trung tâm văn hoá khác nhau đã từng tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay đã góp phần tạo nên lịch sử và văn hoá Việt Nam, tính thống nhất trong đa dạng của các nền văn hoá, sự gắn kết các cộng đồng dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.

2.2. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải là một công trình văn hoá hiện đại, có tầm quốc tế ở đầu thế kỷ XXI, một phức hợp công trình kiến trúc liên kết ở trình độ cao đáp ứng yêu cầu của một bảo tàng hiện đại về trưng bày, bảo quản tài liệu, hiện vật, học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo thực hành, cung cấp thông tin và phổ biến tri thức về lịch sử, di sản văn hoá và bảo tàng học, phục vụ mọi đối tượng công chúng trong, ngoài nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chú trọng thể hiện tính dân tộc và hiện đại trong thiết kế kiến trúc công trình, trang trí nội, ngoại thất và các hình thức hoạt động của bảo tàng.

2.3. Bảo tàng là một thiết chế văn hoá động, không ngừng được bổ sung tiến đến sự hoàn thiện về kết cấu nội dung trưng bày cũng như các bộ sưu tập hiện vật; thường xuyên tiếp cận, phản ảnh kịp thời và khách quan những kết quả nghiên cứu mới đã được thẩm định về sử học và các ngành khoa học khác, những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải tạo được sự hấp dẫn công chúng bằng chất lượng nội dung và kỹ thuật trưng bày cũng như bằng sự đổi mới các hình thức và phương thức hoạt động; ứng dụng những thành tựu mới về khoa học, công nghệ hiện đại trong các khâu công tác bảo tàng; là địa chỉ cho mọi cơ hội hợp tác giới thiệu di sản văn hoá của các bảo tàng trong và ngoài nước; đáp ứng nhu cầu của công chúng, tạo mọi thuận lợi để công chúng tiếp cận bảo tàng; chú trọng các điều kiện phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật.


2.4. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải trở thành một trong những trung tâm thông tin, một “ngân hàng dữ liệu” về lịch sử, về di sản văn hoá và bảo tàng học có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao về chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp bảo tàng Việt Nam.

2.5. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng về lịch sử xã hội, một bảo tàng hiện đại, đòi hỏi đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, trình độ quản lý và chuyên môn cao, tính chuyên nghiệp và nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động của bảo tàng; đồng thời thực hiện xã hội hoá các hoạt động bảo tàng.

III. cấu trúc nội dung trưng bày bảo tàng lịch sử quốc gia

Cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chỉ nêu lên những giai đoạn, những mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử đất nước cần thể hiện và những tư tưởng chỉ đạo về nội dung cho từng phần trưng bày. Sau khi Đề án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hoá -Thông tin sẽ xây dựng Đề cương chi tiết nội dung trưng bày và Kịch bản trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

1. Tuyến trưng bày theo tiến trình lịch sử


Đại sảnh


Đại sảnh của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, thông qua tác phẩm mỹ thuật và phương tiện kỹ thuật, cần thể hiện cô đọng làm nổi bật 4 tư tưởng lớn:


- Nhân dân làm nên lịch sử;

- "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước";


- Đại đoàn kết dân tộc;


- Văn hoá Việt Nam thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.


Đồng thời, tại đây khách tham quan được cung cấp những thông tin đầu tiên về hệ thống trưng bày và những hoạt động khác của bảo tàng.

1.1. Phần mở đầu: Việt Nam - Đất nước và Con người


Tư tưởng chỉ đạo trưng bày :


- Giới thiệu một cách khái quát những đặc trưng và tiềm năng của thiên nhiên Việt Nam trong mối quan hệ tương tác: Môi trường - Con người - Văn hoá.


- Làm rõ vị trí chiến lược Địa - Chính trị, Địa - Văn hoá của Việt Nam.


- Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất Việt Nam, mỗi tộc người có những nét văn hoá riêng nhưng vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau trong vận mệnh chung, thành quả của cuộc đấu tranh, hoà hợp lâu dài trong lịch sử lấy tộc người Việt làm trung tâm. Tất cả các dân tộc dù ít hay đông người đều tự do và bình đẳng, cùng đoàn kết chặt chẽ trong chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam.

- Nội dung của phần trưng bày này được thể hiện chủ yếu bằng tư liệu ảnh thông qua phương tiện kỹ thuật hiện đại và người tham quan khai thác thông tin qua hệ thống máy tính và màn hình cảm ứng.

1.2.  Thời kỳ Tiền sử 


Tư tưởng chỉ đạo trưng bày: 


- Làm rõ sự xuất hiện từ rất sớm của con người trên đất Việt Nam; sự ra đời của nông nghiệp sơ khai tiến tới nghề trồng lúa; sự phát triển của nghề làm đồ gốm, nghề thủ công và sự phân công lao động sơ khai.


- Giới thiệu tính phong phú, đa dạng của các văn hoá khảo cổ, các di vật từ mọi miền đất nước thể hiện sự phát triển liên tục trong không gian và thời gian, đặc biệt là sự phát triển đa dạng của các văn hoá hậu kỳ thời đại đá mới và sơ kỳ thời đại kim khí  chuyển dần từ vùng núi, vùng  trung du  xuống 

đồng bằng và ven biển với những đặc trưng chung và sắc thái riêng của các văn hoá đó, làm cơ sở cho sự phát triển rực rỡ của thời đại đồ đồng thau ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam, là nền tảng của thời dựng nước đầu tiên của nước ta.


- Giới thiệu về mối quan hệ từ rất sớm của các nền văn hoá ở nước ta với cư dân trong khu vực và những vùng xa hơn.

1.3.  Thời kỳ dựng nước đầu tiên 

Tư tưởng chỉ đạo trưng bày:


- Ba  phổ hệ văn hoá của 3 vùng (Đông Sơn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Sa Huỳnh ở Trung Bộ và Đồng Nai ở Nam Bộ) có sắc thái riêng, nhưng có mối quan hệ qua lại với nhau, trong đó phổ hệ văn hoá Đông Sơn đã sớm trở thành cơ sở vật chất của thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đây là thời kỳ rất quan trọng, đặt nền móng cho sự ra đời những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam - truyền thống dựng nước và giữ nước gắn kết chặt chẽ xuyên suốt lịch sử Việt Nam. Vì vậy, sự hình thành Nhà nước thời Hùng Vương- An Dương Vương là nội dung quan trọng, là điểm nhấn trong phần trưng bày thời kỳ này.


- Đây là giai đoạn đạt tới trình độ cao của kỹ nghệ luyện kim đồng thau, kỹ thuật và nghệ thuật làm đồ gốm, kỹ thuật chế tác đá, đặc biệt là sự ra đời của các công xưởng chế tạo công cụ sản xuất, đồ trang sức ở phổ hệ Văn hoá Đông Sơn; các loại hình mộ chum, đồ gốm có màu và đen ánh chì, đặc biệt là đồ trang sức bằng đá quý và bằng thuỷ tinh ở phổ hệ Văn hoá Sa Huỳnh; các loại hình đồ gốm, các sản phẩm đồng thau độc đáo và sự xuất hiện hiện vật bằng vàng ở phổ hệ Văn hoá Đồng Nai.


- Văn hoá Đông Sơn trong quá trình tiếp biến văn hoá với khu vực Đông Nam á, phía Bắc và các khu vực xa hơn.


- Cuộc kháng chiến kiên cường của nhân dân Văn Lang, Âu Lạc làm thất bại âm mưu xâm lược của đế chế Tần.

1.4. Thời kỳ từ cuối thế kỷ II TCN đến thế kỷ X SCN


1.4.1. Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc


1.4.2. Vương quốc Chămpa cổ đại 

1.4.3. Vương quốc Phù Nam cổ đại

Tư tưởng chỉ đạo trưng bày:


- Làm rõ chế độ đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc, đặc biệt là chính sách đồng hoá dân tộc, đồng hoá văn hoá, khủng bố và đàn áp tàn bạo của quân xâm lược đối với cuộc đấu tranh của nhân dân ta.


- Làm rõ sức sống của Văn hoá Đông Sơn và cuộc đấu tranh chống đô hộ, chống đồng hoá về văn hoá lâu dài, liên tục, kiên cường, toàn diện và tính quần chúng của các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta, kết thúc cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bằng chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền .


- Giới thiệu những chuyển biến về kinh tế - văn hoá - xã hội. Chú ý sự tiếp biến văn hoá, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc. Đây cũng là thời kỳ du nhập và bản địa hoá các thành tựu văn hoá, các tôn giáo và các học thuyết lớn về tôn giáo của thế giới (Phật giáo, ấn Độ giáo, Nho giáo).


- Giới thiệu một cách khái lược về lịch sử của Vương quốc Chămpa và Vương quốc Phù Nam cổ đại; tập trung trưng bày về Văn hoá Chămpa và Văn hoá óc Eo; nhấn mạnh những thành tựu về văn hoá mà các vương quốc cổ đại này để lại đã có đóng góp quan trọng, làm giàu di sản văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 


- Sự phát triển nối tiếp, tính bản địa và mối giao lưu của 3 trung tâm Bắc, Trung, Nam.
1.5. Thời kỳ từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX

- Thông qua tài liệu, hiện vật giới thiệu những nội dung, những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong thời kỳ từ thời Ngô-Đinh-Tiền Lê đến thời Nguyễn (từ năm 938 đến 1858) trên các lĩnh vực: Bộ máy chính quyền, quân đội, pháp luật, kinh tế-xã hội, văn hoá nghệ thuật, giáo dục (khoa cử), tôn giáo tín ngưỡng… ,đặc biệt là các cuộc đấu tranh chống xâm lược.

- Tiếp tục phần trưng bày về Vương quốc Chămpa (từ thế kỷ X trở về sau).

1.5.1. Bước đầu xây dựng và bảo vệ quốc gia độc lập (Thời Ngô và Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê)

1.5.2. Đại Việt thời Lý


1.5.3. Đại Việt thời Trần - Hồ

1.5.4. Đại Việt thời Lê


1.5.5. Thời Mạc


1.5.6. Xã hội Đàng Ngoài - Đàng Trong và cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn


1.5.7.  Thời Tây Sơn


1.5.8. Thời Nguyễn.


Tư tưởng chỉ đạo trưng bày: 


Phần trưng bày cần làm rõ những vấn đề sau đây:


- Những đặc trưng của chế độ phong kiến ở Việt Nam;


- Quá trình mở mang bờ cõi và sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ;


- Những thành tựu nổi bật về văn hoá-xã hội qua các thời Lý, Trần-Hồ, Lê, Mạc, Tây Sơn, Nguyễn;


- Quá trình hình thành và những đóng góp to lớn cho đất nước của các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Làng Việt Nam và sự hưng khởi của các đô thị lớn;


- Phát triển buôn bán và quan hệ với thương nhân nước ngoài;


- Sự xuất hiện quan hệ tiền tệ;


- Sự xuất hiện mầm mống phương thức sản xuất mới;


- Những cải cách của Hồ Quý Ly, triều Mạc, Quang Trung và triều Nguyễn;


- Sự chuyển biến về ý thức hệ, đặc biệt là sự ra đời của chữ Nôm và chữ Quốc ngữ;


- Những chiến công rực rỡ của dân tộc ta chống xâm lược Nam Hán, Tống, Nguyên - Mông, Minh, Xiêm, Thanh tạo nên hào khí dân tộc được thể hiện trong "Chiếu dời đô", bài thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt:("Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư..."), "Hịch tướng sĩ", "Bình Ngô đại cáo"... Sự khôn khéo trong đấu tranh ngoại giao góp phần quan trọng vào các chiến thắng của dân tộc. Những thành tựu đạt được của đất nước phản ánh ý thức độc lập dân tộc, ý thức quốc gia thống nhất, là chân lý và khát vọng của nhân dân ta trở thành truyền thống quý báu của dân tộc.

1.6. Thời kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến ngày nay


Tập trung thể hiện những nội dung chủ yếu sau đây:

1.6.1. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào cách mạng sau khi thành lập Đảng


1.6.2. Cao trào giải phóng dân tộc và Cách mạng tháng Tám


1.6.3. Kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng nền dân chủ cộng hoà


1.6.4. Xây dựng miền Bắc và đấu tranh chống xâm lược Mỹ, thực hiện  thống nhất đất nước


1.6.5. Xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Tư tưởng chỉ đạo trưng bày: 


- Cần làm nổi bật đây là giai đoạn lịch sử với những thử thách cam go nhất đối với dân tộc Việt Nam trước âm mưu xâm lược và chiến tranh tàn bạo của những nước đế quốc có tiềm lực hùng mạnh nhất. Cũng là thời kỳ chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta được thể hiện đầy đủ nhất trong cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện chống kẻ thù xâm lược, kết thúc chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.


- Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và việc hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.


- Khẳng định những đóng góp của phong trào yêu nước và cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng Việt Nam; những cống hiến vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, với dân tộc và đất nước.


- Làm rõ những biến đổi của xã hội Việt Nam, những chuyển biến về cơ cấu kinh tế - xã hội, sự phân hoá giai cấp, đặc biệt là sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam; văn hoá Đông-Tây: sự xung đột và tiếp biến, sự hình thành những thể loại, lĩnh vực mới về văn hoá nghệ thuật.


- Khẳng định những đóng góp trên mặt trận ngoại giao với chính sách ngoại giao khôn khéo, thêm bạn bớt thù, huy động nhân dân thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ của các nước đi xâm lược vào cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Việt Nam.


- Khẳng định những thành tựu to lớn của nhân dân ta trên con đường đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

2. Các tuyến trưng bày chuyên đề và sưu tập bổ trợ cho hệ thống trưng bày theo tiến trình lịch sử

2.1. Tư tưởng chỉ đạo chung

- Kết nối một cách khoa học và hợp lý các tuyến trưng bày để làm phong phú và sâu sắc thêm những vấn đề về lịch sử-văn hoá nhằm bổ trợ cho hệ thống trưng bày theo tiến trình lịch sử.

- Chú ý tính toàn diện về mặt lịch sử trong trưng bày các sưu tập và chuyên đề; làm nổi bật sự phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, những nét đặc sắc về văn hoá của các dân tộc, của các  vùng miền.

- Đa dạng hoá các hình thức hợp tác trưng bày (với các bảo tàng Trung ương và địa phương, các tài liệu, hiện vật hiến tặng, các sưu tập tư nhân, bảo tàng nước ngoài…).

2.2. Các tuyến trưng bày 

2.2.1. Trưng bày sưu tập


- Các sưu tập cổ vật như trống đồng, chuông đồng, gốm sứ, con dấu, ấn tín, nhạc cụ, đồ vàng bạc triều đình Nguyễn, đồ trang sức v.v...


- Các sưu tập văn hoá dân gian.


- Các sưu tập về cách mạng và kháng chiến như tranh áp phích cổ động, báo chí và truyền đơn cách mạng Việt Nam, hiện vật của các anh hùng trong chiến đấu và trong lao động, tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới tặng Đảng và Nhà nước ta, các loại Huy chương và Huân chương .v.v...

Các tài liệu, hiện vật do tập thể, cá nhân hiến tặng bảo tàng.
2.2. 2. Trưng bày chuyên đề:


- Về kinh tế - xã hội như đình làng và nhà ở truyền thống Việt Nam, làng nghề - phố nghề, trang phục các dân tộc Việt Nam, phong tục cưới xin, nghề trồng lúa nước, các kinh đô và đô thị cổ tiêu biểu của Việt Nam, ngoại thương và tiền tệ qua các thời kỳ .v.v...


- Về văn hoá nghệ thuật như diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian, các phường rối nước, thể thao cổ truyền, hoa văn trang trí trên vải, tranh dân gian, ngôn ngữ và chữ viết của các dân tộc ở Việt Nam.v.v...


2.2.3. Trưng bày có thời hạn:

Trưng bày có thời hạn (còn gọi là trưng bày nhất thời) bao gồm các hoạt động sau đây:


- Giới thiệu các tài liệu, hiện vật mới sưu tầm;


- Triển lãm chuyên đề nhân các ngày lễ, các ngày kỷ niệm;


- Trưng bày các chuyên đề hoặc các sưu tập của bảo tàng trong nước và  nước ngoài;


-Trưng bày các sưu tập tư nhân.


2.2.4. Trưng bày ngoài trời:


- Những hiện vật thể khối và trọng lượng lớn có giá trị.


- Phục dựng một số loại hình văn hoá đặc trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam.

3. Không gian “Khám phá - sáng tạo” và trưng bày dành  cho tuổi trẻ.


Trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có khu vực dành riêng:


- Trưng bày giới thiệu những chủ đề về lịch sử, văn hoá-xã hội phù hợp với tuổi trẻ, tạo điều kiện cho các em tự tìm hiểu và giải đáp những vấn đề mà các em quan tâm, cùng với các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cho việc tự học  lịch sử – văn hóa của học sinh.


- Trưng bày những sáng tạo, phát minh, sáng chế về khoa học- công nghệ, văn hoá nghệ thuật của đất nước, gắn bảo tàng với đời sống sôi động của xã hội...


- Trưng bày những sản phẩm văn hoá đặc sắc, đồng thời là khu vực trình diễn nghề thủ công truyền thống và hướng dẫn thực hành. Người tham quan, đặc biệt là thanh thiếu niên, có thể trực tiếp làm thử theo sự hướng dẫn của các nghệ nhân đối với các nghề như: Nghề làm đồ gốm sứ, sơn mài, khảm trai, đan lát, dệt lụa, làm sợi- nhuộm màu và dệt thổ cẩm, thêu, làm giấy dó và tranh trên giấy dó.v.v… 


4. Khu tưởng niệm danh nhân


Lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước của dân tộc đã chứng minh rằng, nhân dân ta rất có ý thức tôn vinh các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá và những người có công lớn với dân, với nước, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”. ý thức đó được thể hiện ở việc xây dựng các công trình tưởng niệm, lưu niệm như đình, đền, nghè, miếu để tôn thờ; xây văn miếu, dựng bia, đúc tượng thờ ở các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, ở nước ta chưa có một khu tưởng niệm chung cho các danh nhân.


Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là nơi trưng bày giới thiệu về lịch sử, văn hoá của cả nước, gắn với các anh hùng dân tộc, các nhân vật lịch sử tiêu biểu và danh nhân văn hoá của đất nước. Vì vậy, đây là nơi thích hợp và cần thiết xây dựng khu tưởng niệm chung các danh nhân.


Các danh nhân (danh nhân lịch sử, danh nhân cách mạng, danh nhân văn hoá-khoa học) được tưởng niệm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ được lựa chọn theo các tiêu chí cụ thể sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua “Đề án tổng thể về những hình thức tưởng niệm, lưu niệm đối với các danh nhân, nhân vật lịch sử và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước” do Bộ Văn hoá-Thông tin chuẩn bị.


Công trình tưởng niệm phải mang tính giáo dục cao, tính nhân dân sâu sắc, tính nghệ thuật và bản sắc riêng phù hợp với tâm lý tình cảm của người Việt Nam. Công trình này có thể được thiết kế như không gian một đền tưởng niệm (tương tự như Phòng Vinh quang và Phòng Tưởng niệm trong Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 của Nga) hoặc như một khu văn miếu mà ngày trước đã xây dựng ở một số địa phương (như  Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội, Văn Miếu Thừa Thiên - Huế, Văn Miếu Mao Điền của Hải Dương, Miếu Văn Thánh ở Vĩnh Long, Văn Miếu Xích Đằng ở Hưng Yên…).

IV. địa điểm xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia 

1. Yêu cầu về  địa điểm xây dựng


- Đối tượng phục vụ của bảo tàng là công chúng trong và ngoài nước. Vì vậy, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nằm trong khu vực có đông dân cư hoặc đang hình thành khu đô thị mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng đến với bảo tàng, là một thiết chế văn hoá quan trọng và cần thiết trong quá trình hình thành khu đô thị mới.


- Bảo tàng cần nằm trên tuyến giao thông chính của thành phố, thuận lợi cho việc tổ chức các tuyến giao thông công cộng từ trung tâm thành phố đến công trình, tạo thuận lợi cho khách tham quan bảo tàng.


- Khu đất bảo tàng phải đảm bảo quy mô diện tích để xây dựng công trình, có điều kiện mở rộng trong tương lai; có khả năng giải phóng mặt bằng thuận lợi.

- Địa điểm lựa chọn có cảnh quan thiên nhiên phù hợp, nằm trong khu quy hoạch xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ công cộng và dân dụng, không gây phản cảm cho công trình bảo tàng trong tương lai; không bị ảnh hưởng bất lợi do môi trường đô thị hoá trong khu vực gây ra; không nằm cạnh các công trình gây tiếng ồn, khu công nghiệp, công trình dễ gây hoả hoạn, khu chợ buôn bán, bệnh viện, trại giam v.v....

- Khu đất xây dựng bảo tàng phải phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội, nằm trong khu vực quy hoạch đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn cho công trình, thuận lợi cho công tác bảo vệ; không nằm trong khu vực có khả năng ngập úng. 

2. Các phương án lựa chọn

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm vị trí phù hợp và quy mô đủ rộng để xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bộ Văn hoá - Thông tin đã làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Bộ Xây dựng; nghiên cứu các quy hoạch của thành phố Hà Nội, đặc biệt là Quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm và Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; tiến hành khảo sát tại thực địa. Ngày 14 tháng 3 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin đã có Văn bản số 740/VHTT-VP gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất 2 địa điểm rất phù hợp và thuận lợi cho việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: 

2.1. Vị trí phía Tây Khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Khu đất này thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, phía Tây giáp đường Phạm Văn Đồng, phía Đông là đồng ruộng, phía Bắc giáp Khu Ngoại giao đoàn, phía Tây giáp khu dân cư; địa hình bằng phẳng, hiện là đất canh tác, không có nhà dân. Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 13/2005/QĐ-UB, ngày 1/2/2005, trong đó xác định khu đất này xây dựng Công viên Hữu Nghị (28,5 ha). Đây là điểm cuối phía Tây của trục không gian hướng ra Hồ Tây. Theo quy hoạch, trên hai bên trục không gian đó bố trí các công trình hành chính của Trung ương và Thành phố, các công trình về tài chính, thương mại, văn hoá có kiến trúc bề thế, hiện đại, khu nhà ở cao tầng và biệt thự nhà vườn. Một Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đại nằm cạnh Công viên Hữu Nghị, trong Khu đô thị mới của Thủ đô là một thiết chế văn hoá rất cần thiết trong quy hoạch của Thành phố Hà Nội.

2.2. Vị trí khu đất phía Đông đường Phạm Hùng, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia khoảng hơn 1km về phía Bắc.

Khu đất này trong quy hoạch là Công viên cây xanh, kết hợp hồ điều hòa (theo Quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 14/2000/QĐ-UB, ngày 14/2/2000). Hiện là đất trồng trọt, không có nhà ở, giải phóng mặt bằng ít tốn kém, gần Khu Mỹ Đình, giao thông thuận lợi. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được xây dựng ở vị trí này, cạnh công viên cây xanh, gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia là một thiết chế văn hoá cần thiết phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân trong khu vực này, của nhân dân Thủ đô và cả nước.

Bộ Văn hoá- Thông tin nhận thấy cả hai vị trí khu đất nêu trên đều đáp ứng được những yêu cầu, có thể chọn lựa để xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tuy nhiên, khu vực phía Đông đường Phạm Hùng, gần đó có các thiết chế văn hoá như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội… trong khi khu vực phía Tây Khu đô thị mới Tây Hồ Tây trong quy hoạch lại chưa xác định một thiết chế văn hoá cụ thể nào. Vì vậy, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cần được ưu tiên xây dựng ở khu vực này. Diện tích khu đất tại đây 

rộng, đủ điều kiện xây dựng công trình, cho phép tổ chức không gian ngoại thất hoàn chỉnh, đẹp, với cây xanh, mặt nước, bãi đỗ xe; đáp ứng được ngay tiến độ xây dựng do hiện tại khu đất là đồng ruộng, không có nhà dân ở, có điều kiện thực hiện thuận lợi. Việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại khu vực này đáp ứng được yêu cầu về vị thế, cảnh quan và hoạt động lâu dài của bảo tàng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự hình thành và tạo nên sức hấp dẫn của Khu trung tâm Tây Hồ Tây.

Tại Văn bản số 2342/VPCP-CN, ngày 05/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã giao Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan liên quan lựa chọn địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn-Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa-Thông tin và các cơ quan có liên quan xác định địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Văn bản số 2619/UB-XDĐT, ngày 24/6/2005). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã nghiên cứu, làm việc với các cơ quan có liên quan thống nhất kiến nghị vị trí nghiên cứu xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong ranh giới khu Công viên Hữu Nghị (góc phía Đông Nam), phía Tây trục Trung tâm mới Tây Hồ Tây (Văn bản số 1114/QHKT-P1, ngày 06/7/2005).

Tại Văn bản số 3297/UB-XDĐT, ngày 03/8/2005, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Quy hoạch-Kiến trúc tại văn bản nêu trên và giao cho Sở Quy hoạch-Kiến trúc làm thủ tục giới thiệu địa điểm, hướng dẫn Bộ Văn hóa-Thông tin thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Tại Văn bản số 145/QHKT-P1, ngày 10/02/2006, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã làm thủ tục giới thiệu địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, ở vị trí góc Đông Nam (Khu Công viên Hữu Nghị, thuộc Khu Đô thị mới Tây Hồ Tây, quy mô sử dụng đất của bảo tàng khoảng 10 ha. Khi nghiên cứu công trình bảo tàng cần điều chỉnh cơ cấu tổng thể Khu Công viên Hữu Nghị (có quy mô khoảng 28,5 ha), trong đó cần đảm bảo diện tích hồ điều hòa khoảng 12 ha; công trình bảo tàng bố trí không gian mở để gắn kết hài hòa không gian cảnh quan của bảo tàng với không gian cảnh quan chung của công viên.

V. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng công trình

1. Yêu cầu chung

-Yêu cầu về tổng diện tích cấp đất:.................................…..khoảng 10 ha

- Diện tích xây dựng:...................................…khoảng 24.400 ~ 25.700 m2
- Diện tích sàn………................................….khoảng 67.900 ~ 73.400 m2
- Chiều cao tối đa các công trình kiến trúc không quá 30m (chiều cao tầng trưng bày và kho hiện vật tại tầng hầm xác định khoảng 6m).
- Diện tích trưng bày ngoài trời: ......................….......... khoảng 30.000 m2
- Không gian tổ chức các hoạt động ngoài trời, sân vườn, bãi xe, giao thông, các công trình phụ trợ:....................………khoảng 44.300 ~45.600 m2
- Mật độ xây dựng: ..........................................…..............24,4% ~ 25,7 %
- Hệ số sử dụng đất: .........................................…......…...K=0,679 ~ 0,734
- Cấp công trình:

+ Cấp đặc biệt (trên cấp I), quy định tại Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

+ Bậc chịu lửa: Bậc đặc biệt (trên bậc I), quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

+ Chống động đất: Công trình cấp I theo yêu cầu kháng chấn, quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

 - Tiêu chuẩn thiết kế: Sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của các tổ chức và các nước đã được Bộ Xây dựng cho phép áp dụng và các tiêu chuẩn Việt Nam về điều kiện khí hậu môi trường.

2. Tổ chức không gian chức năng

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một quần thể kiến trúc gồm 3 không gian kiến trúc chính: Toà nhà chính của bảo tàng, Không gian "Khám phá - Sáng tạo" và trưng bày dành cho tuổi trẻ, Nhà tưởng niệm danh nhân nằm trong một tổng thể sân vườn cây xanh và khu trưng bày ngoài trời.

2.1. Không gian dành cho các công trình kiến trúc

2.1.1. Tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Là công trình lớn và quan trọng nhất trong tổng thể kiến trúc, với quy mô diện tích sau: 

	- Diện tích Xây dựng ……………………khoảng 19.800 ~ 21.000 m2

	- Diện tích sàn……………………………khoảng 62.200 ~ 67.400 m2

	- Chiều cao tối đa của công trình không quá  30m


Gồm các không gian công năng:

· Đại sảnh: khoảng 1.100 ~ 1.200 m2.

· Không gian trưng bày (trưng bày theo tiến trình lịch sử, trưng bày chuyên đề và sưu tập, trưng bày có thời hạn): khoảng 28.000 ~ 30.000 m2.

· Không gian các kho bảo quản tài liệu, hiện vật và các phòng thí nghiệm bảo quản: khoảng 22.000 ~ 24.000 m2.

· Không gian phục vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học (các giảng đường, phòng hội thảo khoa học, trung tâm nghiên cứu và thực hành, thư viện, phòng khán giả đa năng): khoảng 5.000~5.500 m2.

· Không gian phục vụ khách tham quan (Khu đón tiếp và thông tin bảo tàng, phòng gửi đồ của khách, khu bán sách và đồ lưu niệm, dịch vụ ăn uống, hỗ trợ y tế): khoảng 2.300 ~2.500 m2.

· Khu hành chính, nghiệp vụ (các phòng làm việc của lãnh đạo, cán bộ hành chính và nghiệp vụ, phòng họp, phòng khách, phòng lễ tân, kho hành chính): khoảng 2.600~2.700 m2.

· Trung tâm điều hành kỹ thuật (điện nước, điều hòa không khí, cứu hỏa, kiểm soát an ninh...): khoảng 1.200~1.500 m2.

Dự kiến tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ xây dựng 4 tầng và 1 tầng hầm, trong đó tầng hầm dành cho: Trung tâm điều hành kỹ thuật, ga ra nội bộ, kho và phòng thí nghiệm bảo quản tài liệu, hiện vật.

2.1.2. Không gian “Khám phá - Sáng tạo” và trưng bày  dành cho tuổi trẻ:  

Không gian trưng bày có thể là một tòa nhà 2 tầng độc lập hoặc kết nối thành một bộ phận của Tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Quy mô diện tích như sau: 

	- Diện tích xây dựng………………………...khoảng 2.500 ~ 2.700 m2

	- Diện tích sàn……………………….. …….khoảng 3.800 ~ 4.000 m2


2.1.3 Nhà tưởng niệm danh nhân Việt Nam 

Được bố trí trong một tòa nhà riêng phục vụ các hoạt động tham quan tưởng niệm nhằm tôn vinh các danh nhân của dân tộc Việt Nam (danh nhân lịch sử, danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa-khoa học).

Quy mô diện tích như sau: 

	- Diện tích xây dựng………………………. . khoảng 1.900 ~2.000 m2

	- Diện tích sàn ……………………………....khoảng 1.900 ~2.000 m2 


2.2. Không gian ngoài trời:

2.2.1. Không gian trưng bày ngoài trời: Trưng bày các hiện vật thể khối lớn (máy bay, tàu thủy, đầu máy xe lửa...) phục dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu, khu vườn tượng nghệ thuật điêu khắc...:....... khoảng 30.000m2.

2.2.2. Không gian phục vụ công cộng: Không gian sân phục vụ các hoạt động văn hoá ngoài trời (tổ chức lễ hội, trò chơi dân gian) khoảng 10.000 ~ 12.000 m2.

Tổng hợp các thông số kỹ thuật chính công trình
 Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

	Thông số kỹ thuật
	Diện tích khu đất nghiên cứu (Bao gồm cả khu vực công viên Hữu Nghị)

(m2)
	Diện tích nghiên cứu xây dựng (m2)
	Diện tích xây dựng công trình

(m2)
	Tổng diện tích sàn xây dựng

(m2)
	Mật độ 

xây dựng 

(%)
	Hệ số sử dụng đất
	Chiều cao tối đa của công trình

(m)

	Kmin

 ~ 

max  
	 285.000.000
	100.000
	24.200

 ~ 

25.700
	67.900 

~ 

73.400
	24,2 

~

 25,7
	0,679

~ 

0,734
	30

	Ktb
	-
	-
	24.950
	70.650
	24,95
	0,707
	30


VI. Các yêu cầu về thiết kế kiến trúc và kỹ thuật công trình

1. Yêu cầu chung

· Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một công trình văn hóa hiện đại của Việt Nam đầu thế kỷ XXI, thể hiện sự kế thừa sáng tạo nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam và thành tựu kiến trúc bảo tàng hiện đại của thế giới.

- Kết cấu công trình hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng được các yêu cầu về tổ chức không gian và thẩm mỹ kiến trúc, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Sử dụng hợp lý các điều kiện thông gió, ánh sáng tự nhiên.

· Tất cả các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị cho công trình phải đảm bảo đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, có độ bền, độ tin cậy cao; dễ điều khiển và đảm bảo tính kinh tế, tiết kiệm năng lượng.

· Tổ chức không gian linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu phát triển, bổ sung về nội dung trưng bày trong tương lai và các giải pháp trưng bày hiện đại.

· Tổ chức giao thông hợp lý, an toàn, đảm bảo khả năng vận hành tốt các dây chuyền công năng cùng một lúc của nhiều đối tượng khác nhau.

  Có lối đi riêng và phương tiện giao thông cho người tàn tật.

· Các hạng mục công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cần nghiên cứu hài hòa trong cơ cấu tổng thể Khu Công viên Hữu Nghị, bố trí không gian mở để gắn kết hài hòa không gian cảnh quan của bảo tàng với không gian cảnh quan của công viên (trong đó có hồ điều hòa).

2. Yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng

2.1. Các công trình kiến trúc chính

2.1.1. Tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;

2.1.2. Tòa nhà “Khám phá-Sáng tạo” và trưng bày dành cho tuổi trẻ;

2.1.3. Nhà tưởng niệm danh nhân

2.2. Các không gian chức năng khác:

· Khu trưng bày ngoài trời;

· Khu vườn tượng mỹ thuật điêu khắc;

· Khu tổ chức các sinh hoạt văn hóa, lễ hội;

· Khu nghỉ ngơi ngoài trời của khách tham quan;

· Sân vườn;

· Đường giao thông trong khuôn viên bảo tàng;

· Bãi để xe các loại;

· Công trình phụ trợ khác (nhà thường trực, nhà bán vé, nhà dịch vụ sinh hoạt ngoài trời....)

3. Các phương án kiến trúc

3.1. Yêu cầu chung

· Diện tích xây dựng: 

+ Tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: khoảng 19.800 ~ 21.000 m2
+ Tòa nhà “Khám phá-Sáng tạo” và trưng bày dành cho tuổi trẻ : khoảng  2.500 ~ 2.700 m2
+ Nhà tưởng niệm danh nhân Việt Nam: 1.900 ~ 2.000 m2

·  Kiến trúc công trình cần phù hợp với bố cục không gian Khu Công viên Hữu nghị (trong đó có hồ điều hòa); tạo cảnh quan cây xanh, sân vườn, mặt nước phù hợp với tính chất công trình và mang phong cách kiến trúc Việt Nam. Chú trọng tới hướng và trục chính của công trình.

+ Công trình tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải giữ vai trò chủ thể, quy mô lớn, cao 4 tầng và 1 tầng hầm.

+ Nhà tưởng niệm danh nhân Việt Nam có quy mô nhỏ hơn Tòa nhà chính của bảo tàng nhưng phải đặt tại vị trí trang trọng theo truyền thống tình cảm người Việt Nam; kiến trúc công trình, trang trí nội ngoại thất yêu cầu khai thác tối đa nghệ thuật kiến trúc dân tộc, trang trọng, tôn nghiêm nhưng gần gũi với nhân dân.

+ Khu trưng bày “Khám phá- Sáng tạo” và trưng bày dành cho tuổi trẻ có nhiều hình thức hoạt động sôi động (trưng bày phương tiện chuyển động, sử dụng kỹ thuật âm thanh, tiếng động, giới thiệu và hướng dẫn thực hành nghề thủ công truyền thống...) nên dễ gây tiếng ồn. Vì vậy, vị trí của khu trưng bày này vừa có tính độc lập,

   vừa phải có mối liên hệ với tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

+ Các công trình phụ trợ (nhà bảo vệ, nhà bán vé, nhà dịch vụ sinh hoạt ngoài trời) bố trí hợp lý trong khu sân vườn bảo tàng.

3.2. Các phương án kiến trúc

Nhằm tạo điều kiện cho nhà thiết kế kiến trúc sáng tạo để có thể tuyển chọn được phương án kiến trúc tốt nhất, Bộ Văn hóa-Thông tin đề xuất 3 phương án kiến trúc:

3.2.1. Phương án I:

Trên diện tích xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có 3 khối kiến trúc chính riêng biệt:

· Tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;

· Tòa nhà “Khám phá-Sáng tạo” và trưng bày dành cho tuổi trẻ;

· Nhà tưởng niệm danh nhân.

3.2.2. Phương án II:

· Tòa nhà trưng bày "Khám phá-Sáng tạo" và trưng bày dành cho tuổi trẻ được hợp khối với không gian kiến trúc của Tòa nhà chính Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong khi vẫn đảm bảo khả năng vận hành vừa độc lập, vừa hài hoà với dây chuyền công năng của Toà nhà chính.

Như vậy, trên diện tích xây dựng chỉ có 2 khối kiến trúc chính:

· Tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (trong đó có không gian "Khám phá-Sáng tạo" và trưng bày dành cho tuổi trẻ);

· Nhà tưởng niệm danh nhân.

3.2.3. Phương án III:

· Hợp khối thống nhất 3 không gian kiến trúc gồm: Toà nhà chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Toà nhà "Khám phá-Sáng tạo" và trưng bày dành cho tuổi trẻ; Nhà tưởng niệm danh nhân, thành một tổ hợp kiến trúc thống nhất, trong khi vẫn đảm bảo các yêu cầu về chung đã nêu ở phần 3.1.

4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuậtvà công nghệ

4.1. Cấp điện và chiếu sáng

Đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn cho toàn bộ công trình thông qua mạng lưới các trạm biến áp và máy phát có hệ số dự phòng cao. Hệ thống chiếu sáng trưng bày sử dụng đèn chiếu sáng chuyên dụng, đảm bảo an toàn, phù hợp với từng chất liệu tài liệu, hiện vật. Các hệ thống trên phải vận hành tự động và được kiểm soát, theo dõi tại trung tâm điều hành.

4.2. Hệ thống thông tin.

· Hệ thống thuyết minh điện tử thông qua các màn hình cảm ứng và máy tính điện tử lắp đặt dọc tuyến tham quan được vận hành tự động và kiểm soát, theo dõi tại trung tâm điều hành.

· Hệ thống mạng thông tin máy tính: Lắp đặt các mạng thông tin máy tính nội bộ theo tính chất công năng từng bộ phận, được kiểm soát bởi các máy chủ đặt tại trung tâm điều hành: Mạng phục vụ trưng bày, mạng cho kho, mạng kết nối internet, mạng phục vụ hành chính...

· Hệ thống liên lạc hữu tuyến (điện thoại) bao gồm các máy lẻ thông qua tổng đài độc lập, tự động liên hệ với mạng điện thoại quốc gia.

· Liên lạc vô tuyến: Sử dụng máy bộ đàm cho cán bộ bảo vệ và nhân viên an ninh, cán bộ trực ban tại khu trưng bày, cán bộ của bộ phận kho.

· Lắp đặt hệ thống ăng ten vệ tinh và truyền hình cáp.

4.3. Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và bảo ôn

· Hệ thống điều hòa không khí bao gồm các máy điều hòa trung tâm được điều khiển tự động kết hợp với máy điều hòa cục bộ tại các khu vực thích hợp để tiện sử dụng và đảm bảo tính kinh tế.

· Lắp đặt các thiết bị bảo ôn kết hợp với giải pháp kỹ thuật bảo ôn cho không gian kho bảo quản hiện vật. 

· Lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên kết hợp với cưỡng bức trong công trình kiến trúc (có kiểm soát), đặc biệt lưu ý tại các không gian tập trung đông người và khu vực có phát sinh nhiều khí thải độc hại (gara ngầm).

· Các tầng hầm phải có một khoảng chiều cao nhất định nhô  lên khỏi mặt đất để tạo sự đối lưu tự nhiên cho không gian tầng hầm khi cần thiết.

4.4. Cấp thoát nước

· Nguồn nước cấp từ mạng thành phố. Có bể nước dự phòng, bể nước cứu hỏa phù hợp với quy định phòng cháy chữa cháy.

· Hệ thống thoát nước riêng, được xử lý trước khi thoát ra mạng công cộng.

4.5.Tổ chức giao thông

· Tổ chức giao thông nội bộ phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, thuận tiện, có tuyến đi riêng cho khách tham quan và khu vực nội bộ của bảo tàng.

· Có lối thoát hiểm cùng đèn báo chỉ dẫn khi có sự cố, đặc biệt lưu ý tại khu trưng bày và phòng khán giả, những nơi tập trung đông người.

· Ngoài thang bộ và thang máy, có thể bố trí các băng tải riêng cho từng không gian trưng bày. Lắp đặt thang máy riêng phục vụ vận chuyển hiện vật từ kho lên khu trưng bày. Tuyến hành lang giao thông khu kho hiện vật được thiết kế đảm bảo xe vận thăng nhỏ có thể vận hành 2 chiều.

· Bố trí tuyến đi riêng cho người tàn tật trong hệ thống giao thông.

· Bãi đỗ xe phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Thuận tiện, hợp lý, không gây ùn tắc.

+ Đảm bảo mỹ quan và “xanh hóa” bằng cây xanh thảm cỏ, tránh tạo phản cảm.

4.6. Hệ thống âm thanh

· Hệ thống âm thanh thuyết minh điện tử được lắp đặt theo yêu cầu trưng bày, tự động chạy theo chương trình lập sẵn.

· Hệ thống âm thanh hướng dẫn khi có trường hợp khẩn cấp được bố trí dọc tuyến giao thông chính.

· Hệ thống âm thanh phục vụ hội nghị, hội thảo, tham quan ngoài trời.

4.7. Phòng cháy chữa cháy

· Sử dụng tối đa các vật liệu khó cháy, không cháy và không ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

· Có giải pháp ngăn cháy lây lan giữa các phòng và các khu vực, có giải pháp chống cháy đặc biệt cho phòng trưng bày, các phòng kho.

· Hệ thống báo cháy phải được liên kết thông tin với đơn vị chữa cháy trung tâm của thành phố.

· Bố trí lối thoát nạn, đảm bảo thoát nạn nhanh chóng khi có sự cố.

· Có hệ thống đèn chiếu sáng hướng dẫn lối thoát khi có sự cố.

· Có đường cho xe cứu hỏa tiếp cận đủ 4 mặt công trình.

· Bố trí các họng nước cứu hỏa trong công trình đảm bảo cấp cho xe cứu hỏa với lưu lượng lớn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

· Có đủ các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ.

4.8. Yêu cầu về giải pháp an ninh

· Hệ thống camera phục vụ an ninh cho khu trưng bày, kho hiện vật và một số khu vực đặc biệt. Hình ảnh từ camera được truyền về trung tâm bảo vệ.

· Hệ thống kiểm tra an ninh: kiểm tra an toàn về người, xe, phương tiện, bưu phẩm, bưu kiện, hiện vật ra vào công trình.

· Hệ thống báo động chống đột nhập, báo trộm tại tủ trưng bày hiện vật và kho bảo quản, chống đột nhập từ hệ thống cống ngầm vào trong công trình.

· Hệ thống khóa điện tử và hệ thống cửa thép bản lề thủy lực lắp đặt tại kho hiện vật đặc biệt.


4.9. Bảo vệ môi trường

· Trồng cây xanh và thảm cỏ sân vườn bảo tàng.

· Xây dựng phương án thu gom, xử lý chất thải ở giai đoạn xây dựng và vận hành bảo tàng, bảo đảm đạt các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

VII. tổng mức đầu tư: 

Với những đặc điểm về mặt kết cấu, kiến trúc, giải pháp kỹ thuật- công nghệ xây dựng như đã nêu trong Đề án thì công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một loại hình đặc biệt chưa được xây dựng ở nước ta. Khác với những công trình  dân  dụng thông thường, ngoài  chi phí  xây lắp và thiết bị 

công trình, bảo tàng còn có phần chi phí quan trọng dành cho nội thất trưng bày và bảo quản tài liệu, hiện vật bảo tàng (đai trưng bày, tủ trưng bày, các tác phẩm nghệ thuật tái tạo khung cảnh lịch sử, các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng trong chiếu sáng trưng bày; hệ thống kỹ thuật nghe nhìn, thuyết minh và tra cứu tư liệu, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng bảo vệ an toàn và bảo quản tại chỗ tài liệu, hiện vật trưng bày…). Để tiến hành các bước tiếp theo của trình tự xây dựng cơ bản, chủ đầu tư còn phải tổ chức thi tuyển  thiết kế kiến trúc công trình. Vì vậy, việc xác định xuất vốn đầu tư cho công trình ở đề án này chỉ mang tính chất tương đối trên cơ sở  nghiên cứu một số công trình dân dụng đặc biệt có các đặc điểm kiến trúc, kết cấu tương tự xây dựng ở nước ta; tham khảo đơn giá xây dựng bảo tàng ở một số nước trên thế giới. Phần lớn, xuất  vốn đầu tư cho 1m2 sàn xây dựng bảo tàng ở nhiều nước rất cao. Đối với công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, suất vốn đầu tư cho 1 m2  sàn xây dựng được xác định ở mức thấp (1). Cụ thể là: 

Tổng mức đầu tư: .............................................. khoảng 2.961 tỷ VND
Bao gồm:
Chi phí xây dựng và trưng bày:.......................... khoảng 2.341 tỷ VND

Chi phí quản lý dự án và các chi phí khác:.........khoảng    351 tỷ VND

Chi phí dự phòng 10%:......................................khoảng    269 tỷ VND

Bảng tổng hợp khái toán tổng mức đầu tư

	TT
	Nội dung đầu tư
	Đơn vị
	Quy mô (tính BT Max-Min
	Đơn giá 
Tr
VN§/m2
	Thành tiền

(Tr VN§)

	G1.
	Chi phí xây dựng (Gxd)
	
	
	
	2.340.848

	a
	Xây dựng Nhà bảo tàng (XL+TB)
	m2 
	70.650
	24,4
	1.695.600

	b
	Nội thất trưng bày
	m2 
	31.850
	16,0
	509.600

	c
	Sân vườn, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ
	%G1a

%*Gxd

%(G1+G2)

(G1+G2+G3)
	8%
	135.648

	G2.
	Các chi phí quản lý 
dự án và chi phí khác
	
	15%
	351.127

	G3.
	Chi phí dự phòng
	
	10%
	269.198

	G
	Tổng mức đầu tư
	
	
	2.961.173

	
	Làm tròn
	
	
	
	2.961.000


VIII. Nguồn vốn đầu tư:  

 Ngân sách Nhà nước cấp

IX.  Hiệu Quả  kinh tế- xã hội

1. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sau khi hoàn thành sẽ là công trình văn hoá có quy mô và tính hiện đại vào bậc nhất của nước ta và khu vực. Thông qua ngôn ngữ bảo tàng giới thiệu một cách đầy đủ, có hệ thống về lịch sử Việt Nam, những mốc son lịch sử và những thành tựu to lớn trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước; bản sắc văn hoá và tài năng sáng tạo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nhằm giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, góp phần vào việc đào tạo con người trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giới thiệu lịch sử Việt Nam, văn hoá Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

2. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ là một trung tâm thông tin chất lượng cao về khoa học lịch sử, về di sản văn hoá phục vụ các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và cộng đồng trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập về lịch sử, văn hoá của Việt Nam và nước ngoài.

3. Với tư cách là bảo tàng đầu hệ về lịch sử xã hội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải trở thành mẫu mực mang tính chuyên nghiệp cao trong các khâu công tác của bảo tàng; hướng dẫn và giúp các bảo tàng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; góp phần đào tạo cán bộ có trình độ cao về bảo tàng học của đất nước.

4. Với nội dung phong phú, hấp dẫn, phương pháp trưng bày hiện đại và sự đổi mới trong hoạt động thông tin, công chúng tiềm năng và marketing, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ là trung tâm thu hút khách tham quan trong và ngoài nước, góp phần phát triển ngành kinh tế du lịch của nước ta.

X. Tổ chức thực hiện

       1.  Đơn vị  chủ đầu tư:  Bộ văn hoá- Thông Tin

       2.  Kế hoạch và tiến độ thực hiện 

Để tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin thành lập Ban Nghiên cứu xây dựng Đề án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Quyết định số 1845/QĐ-BVHTT, ngày 20/6/2003) và phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Đề án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Quyết định số 5082/QĐ-BVHTT, ngày 31/12/2003).

 
2.1. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2004 đã thực hiện:

     2.1.1. Về thông tin tư liệu

-  Thu thập và khai thác thông tin tư liệu trong và ngoài nước: đã tập hợp được nhiều tư liệu về các bảo tàng trong nước và một số bảo tàng lớn trên thế giới.

- Tổng kiểm kê đánh giá tài liệu, hiện vật lưu giữ tại kho và hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.


- Xây dựng kế hoạch và tổ chức sưu tầm bổ sung được nhiều tài liệu, hiện vật mới chuẩn bị cho nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2.1.2. Đi nghiên cứu, khảo sát thực tế và trao đổi, học tập kinh nghiệm các bảo tàng trong nước và một số bảo tàng lớn nước ngoài.

2.1.3. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án

- Tổ chức các nhóm nghiên cứu theo chuyên đề, chuẩn bị Dự thảo Cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Hoàn chỉnh Dự thảo Cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2.1.4. Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong ngành Bảo tàng và các cơ quan, các nhà nghiên cứu về sử học, dân tộc học, văn hoá…tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

2.1.5. Nghiên cứu đề xuất những yêu cầu về quy hoạch không gian chức năng, qui mô bảo tàng, về giải pháp kiến trúc và kỹ thuật đối với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để phục vụ cho việc xây dựng Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công trình.

2.1.6. Dự thảo Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

2.2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2005 đã thực hiện:

2.2.1. Lấy ý kiến các cơ quan: Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Di sản văn hoá Việt Nam về Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 


Tiếp thu ý kiến chỉnh sửa, hoàn chỉnh Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.


2.2.2. Bộ Văn hoá- Thông tin chỉ đạo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam xây dựng và tổ chức triển khai các đề án cụ thể về công tác sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật cho hệ thống trưng bày theo tiến trình lịch sử và các tuyến trưng bày sưu tập và chuyên đề của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn chuẩn bị đội ngũ cho việc quản lý và vận hành bảo tàng này.

2.3. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2006

2.3.1. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ.

2.3.2. Đề xuất phương án thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2.3.3. Thành lập Ban nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết nội dung trưng bày và Kịch bản trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Thành lập Ban quản lý xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2.3.4. Tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến Khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Lập hồ sơ xác định chỉ giới đường đỏ trên bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 và việc xác định hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng liên quan đến khu đất.

- Lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2.3.5. Triển khai các thủ tục và tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2.3.6. Tổ chức xây dựng Báo cáo đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

2.3.7.  Tiếp tục thực hiện kế hoạch sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật và đào tạo cán bộ cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2.4. Thời gian xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được chia làm 2 giai đoạn:

2.4.1. Giai đoạn chuẩn bị, khởi công và hoàn thành xây dựng kiến trúc công trình (2006-2010):

- Chuẩn bị địa điểm xây dựng, giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình.

- Tổ chức xây dựng và lấy ý kiến về Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Tiến hành các thủ tục xây dựng.

- Khởi công và hoàn thành việc xây dựng công trình.

- Sưu tầm bổ sung tài liệu hiện vật theo Cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia .

- Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên môn đồng bộ, có đủ năng lực để quản lý và vận hành bảo tàng mới, hiện đại.

- Chuẩn bị Đề cương chi tiết nội dung trưng bày và Kịch bản trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2.4.2. Giai đoạn tổ chức trưng bày và khánh thành (2010-2012)

- Tiến hành các thủ tục về mặt tổ chức sáp nhập Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, thành lập Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

 - Bàn giao, kiểm kê tài liệu hiện vật và tổ chức quản lý, chuẩn bị cho trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện Kịch bản trưng bày.

- Thiết kế nội thất bảo tàng.

- Tổ chức trưng bày.

- Khánh thành.

3. Trách nhiệm của các bộ, ngành

3.1. Bộ Văn hóa-Thông tin có nhiệm vụ:

- Đề xuất phương án lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;

- Thành lập Ban quản lý Dự án, Ban Nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết nội dung trưng bày và Kịch bản trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;

- Tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình;

- Tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;

- Tổ chức quản lý xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng;

- Tiến hành các thủ tục về mặt tổ chức sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách  mạng Việt Nam, thành lập Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;

- Tổ chức trưng bày và khánh thành công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

3.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính:

- Thẩm định Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt;

- Cân đối kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

3.3. Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thông tin thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

3.4. ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành các thủ tục liên quan đến khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và hướng dẫn Bộ Văn hóa-Thông tin thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

XI. kiến nghị 

1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để làm căn cứ chỉ đạo cho việc triển khai các công việc tiếp theo.

2. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một thiết chế văn hóa có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt về chính trị, tư tưởng, văn hóa-xã hội; quy mô công trình lớn và hiện đại. Do vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của công trình, Bộ Văn hóa-Thông tin trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo, hoặc Thủ tướng phân công một Phó Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin làm Phó Trưởng ban thường trực. Thành phần Ban chỉ đạo gồm đại diện Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

3. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một thiết chế văn hoá đặc biệt, không những phải đảm bảo tính thẩm mỹ cao, tính dân tộc và hiện đại về kiến trúc, mà còn phải đáp ứng được những yêu cầu mang tính đặc thù về công năng sử dụng, ứng dụng khoa học- công nghệ hiện đại trong công tác trưng bày; bảo vệ an toàn, bảo quản lâu dài di sản lịch sử - văn hoá của dân tộc; phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, cung cấp thông tin, phổ biến tri thức về lịch sử, văn hoá, khoa học và hưởng thụ văn hoá của công chúng. Vì chúng ta chưa có đủ kiến thức, kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc và hệ thống kỹ thuật của bảo tàng hiện đại, nên Bộ Văn hóa-Thông tin đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức thi tuyển quốc tế (thi tuyển hạn chế) về thiết kế kiến trúc thông qua thư mời các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ năng lực và kinh nghiệm thiết kế kiến trúc công trình bảo tàng tham gia, nhằm lựa chọn được phương án kiến trúc tốt nhất để thiết kế xây dựng công trình; đồng thời cho phép Bộ Văn hoá- Thông tin hợp tác thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài về kỹ thuật trưng bày bảo tàng.

                                 Bộ trưởng

                                   Phạm Quang Nghị







Ghi chú: Tham khảo suất vốn đầu tư cho một số công trình bảo tàng:


Bảo tàng đương đại Do Thái ở San Fransisco (xây dựng năm 2005): 3.636 USD/1m2 (khoảng 58 triệu VNĐ/ 1m2)


 Bảo tàng Do Thái ở Berlin (xây dựng năm 2001): 4.133 USD/1m2 (khoảng 66 triệu VNĐ/ 1m2)


Bảo tàng nghệ thuật Denver ở Mỹ (hoàn thành năm 2006): 3.472 USD/1m2 (khoảng 55 triệu VNĐ/ 1m2)


Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (khánh thành năm 2005): 5.600 USD/1m2  (khoảng 87 triệu VNĐ/ 1m2)


Phương án 1 của Bảo tàng Hà Nội: 2.745 USD/1m2 (khoảng 44 triệu VNĐ/ 1m2)


Một công trình văn hóa đặc biệt đang xây dựng ở nước ta: 5.445 USD/1m2 sàn (khoảng 87 triệu VNĐ/ 1m2  sàn)
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